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MỞ ĐẦU

U xơ tử cung là một bệnh lành tính của cơ trơn tử 

cung. Vào ngày 17/04/2014, FDA (Food and Drug 

Administration) đưa ra một thông cáo báo chí chính 

thức là “không khuyến khích” sử dụng máy bào mô 

(morcellator) vì có nguy cơ gây tăng giai đoạn của 

sarcoma tử cung (leiomyosarcoma – LMS). Sự việc đó 

bắt nguồn từ câu chuyện một bệnh nhân có u xơ tử 

cung được nội soi cắt tử cung và có bào mô ngả bụng. 

Kết quả giải phẫu bệnh lí là LMS và khi mổ lại ghi nhận 

mô sarcoma lan tràn trong ổ bụng. Dựa vào phân tích 

gộp từ 18 nghiên cứu, FDA đưa ra tỉ lệ sarcoma kèm 

theo u xơ tử cung là 0,28%. Máy bào mô đã được các 

nhà phụ khoa sử dụng trong thời gian dài để bào u xơ tử 

cung qua ngả âm đạo hay lỗ trocar ngả bụng, vì vậy, đại 

diện nhiều hiệp hội y khoa phản ứng lại thông cáo này 

của FDA (Ankum, 2014). Điều quan trọng là thông cáo 

này của FDA thiếu bằng chứng khoa học vững chắc để 

đưa ra khuyến cáo trong việc tư vấn cho bệnh nhân bị u 

xơ tử cung về ý tưởng chọn lựa giữa phương pháp phẫu 

thuật nội soi với những lợi ích đã được chứng minh hay 

phải chọn mổ bụng mở chỉ để tránh những nguy cơ rất 

nhỏ liên quan đến máy bào mô u xơ tử cung. Chúng ta 

cần trả lời các câu hỏi sau (Brö lmann; 2014): 

 Nguy cơ LMS ở những bệnh nhân u xơ tử cung là 

bao nhiêu?

  Làm thế nào để chẩn đoán LMS và phân biệt với u 

xơ tử cung? 

  Biến chứng của máy bào mô là gì?

  Làm thế nào để dự phòng biến chứng của máy 

bào mô?

  Cải tiến kĩ thuật gì trong tương lai?
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Nguy cơ sarcoma ở những bệnh nhân 

u xơ tử cung là bao nhiêu? 

U xơ tử cung là một bệnh thường gặp của phụ nữ, 

chiếm khoảng 20-40% phụ nữ trong lứa tuổi sinh sản. 

Ngược lại, sarcoma cơ trơn tử cung là bệnh hiếm, với 

tỉ lệ mới mắc hàng năm là 0,64/100.000 phụ nữ. LMS 

lan tràn chủ yếu đường máu, bạch huyết và tỉ lệ sống 

5 năm khoảng 17-55%. Khi lấy trọn tử cung chứa khối 

sarcoma thì tỉ lệ này tăng lên đến 83%. Tùy theo các 

nghiên cứu, tỉ lệ LMS từ 0,49% (1/204) đến 0,056% 

(1/1.788). Nhìn chung, sarcoma trên mẫu bóc u xơ tử 

cung có tỉ lệ thấp hơn 0,08% (1/1.306) so với mẫu bệnh 

phẩm cắt tử cung 0,15% (1/650). Nguy cơ có vẻ liên 

quan đến tuổi, thường thấp ở phụ nữ < 45 tuổi (Ind và 

Manyonda, 2014). 

Pritts và cộng sự tập hợp 131 bài báo với 29.877 bệnh 

nhân được mổ u xơ tử cung và cho thấy tỉ lệ LMS là 

1:7.400 (0,014%) (Pritts và cs., 2015). Tác giả cho rằng 

có sự thay đổi lớn về tỉ lệ LMS vì báo cáo trên là tập hợp 

nhiều nghiên cứu tiền cứu với sự kiểm soát được nhiều 

yếu tố gây nhiễu do chọn lựa bệnh nhân thường gặp 

trong nghiên cứu hồi cứu.

Làm thế nào để chẩn đoán sarcoma 

và phân biệt nó với u xơ tử cung? 

Chẩn đoán hình ảnh (siêu âm, MRI)

Không có bất kì chẩn đoán hình ảnh nào có thể giúp dự 

đoán được sarcoma cơ trơn tử cung. U tăng nhanh kích 

thước (trong vòng 3 tháng) đã được báo cáo nhưng u xơ 

tử cung cũng có đặc tính này. Độ nhạy và độ chuyên, 

giá trị dự đoán dương của tăng sinh mạch máu trung 

tâm và ngoại biên trong chẩn đoán LMS là 100%, 86% 

và 19%. Kết hợp các đặc điểm siêu âm khác với dấu 

hiệu tăng sinh mạch máu trung tâm thì giá trị dự đoán 

dương tăng lên 60% nhưng độ nhạy giảm còn 75%. 

Siêu âm Doppler cho thấy độ nhạy 80% và độ chuyên 

97%. Mặc dù LMS có thể có đặc điểm về siêu âm 

và MRI giống u xơ tử cung nhưng chúng ta nên nghi 

ngờ đến LMS khi có những đặc điểm: một u to > 8cm, 

không đồng nhất, bờ không đều, đơn độc, hình bầu dục, 

tăng sinh mạch máu (ngoại vi và trung tâm) kèm thay 

đổi dạng nang thoái hóa / hoại tử trung tâm và không 

có canxi hóa (Amant và cs., 2009). MRI tốt hơn so với 

CT scan trong việc phác họa độ lan rộng sang thương 

và đánh giá đặc điểm khối u. MRI thì T2 có thể giúp 

đánh giá độ lan rộng khối u và phân biệt giữa u xơ tử 

cung và LMS. 

Xét nghiệm huyết thanh LDH và CA125

Một nghiên cứu tiền cứu với 227 bệnh nhân cho thấy 

LDH toàn phần và LDH isozyme type 3 tăng trong tất 

cả 10 bệnh nhân bị LMS so với bệnh nhân bị u xơ tử 

cung thoái hóa. Tăng CA125 cũng gặp ở bệnh nhân bị 

LMS, đặc biệt LMS giai đoạn muộn. Trong loạt 42 ca 

LMS, cho thấy CA125 trước mổ cao hơn rất nhiều so 

với nhóm bệnh nhân chỉ bị u xơ tử cung. Tuy nhiên, 

CA125 trước mổ giữa nhóm u xơ tử cung và nhóm LMS 

giai đoạn sớm có sự trùng lắp nên trên lâm sàng xét 

nghiệm này bị hạn chế sử dụng (Juang và cs., 2005). 

Mô học

Vai trò của nạo sinh thiết nội mạc tử cung ở bệnh nhân 

không bị xuất huyết âm đạo bất thường để chẩn đoán 

LMS thì chưa được thống nhất. Trong 938 u ác tính 

với 142 ca LMS, 51% trường hợp (72/142) có nạo sinh 

thiết thì có đến 86% (62/72) mẫu sinh thiết có kết quả 

là LMS. Cũng vậy, vai trò của sinh thiết bằng kim dưới 

hướng dẫn của siêu âm hay MRI cũng chưa được chứng 

minh. Việc kết quả sinh thiết âm tính thường gặp do 

vùng hoại tử của u quá lớn. Không có bằng chứng cho 

thấy có sự lây lan tế bào ác tính nếu đâm kim nhiều lần.

Tulandi và cộng sự báo cáo 2 trường hợp sinh thiết 

ngả bụng nhiều lần và sinh thiết lạnh trước khi bào mô 

(Tulandi và Ferenczy, 2014). 

Cuối cùng, phải nhấn mạnh rằng cho dù mẫu cắt tử cung 

nguyên vẹn thì chẩn đoán mô học LMS cũng gặp khó 

khăn do tiêu chuẩn chẩn đoán ở mỗi nơi có thể khác nhau. 
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Biến chứng của máy bào mô là gì?

Những biến chứng trực tiếp của máy bào mô có thể kể 

đến như tổn thương ruột hay mạch máu. Biến chứng 

gián tiếp có thể là các mảnh u xơ tử cung văng ra bám 

vào ổ bụng gây u xơ tử cung kí sinh (parasitic fibroid), 

cần phải mổ thêm lần nữa. Nếu nghi ngờ u xơ tử cung là 

sarcoma hay bất cứ u ác tính nào khác, chúng ta không 

được phép dùng bất cứ phương pháp bào mô nào gây 

mất toàn vẹn khối u vì điều này gây tăng giai đoạn ung 

thư và giảm thời gian sống còn của bệnh nhân. Trường 

hợp máy bào mô bằng điện, lưỡi dao hình trụ tạo lực 

trung tâm có thể góp phần tạo ra hiện tượng cấy các tế 

bào u vào bề mặt phúc mạc. Cuối cùng, máy bào làm 

u thành từng mảnh nhỏ có thể gây khó khăn cho việc 

chọn mô nào làm giải phẫu bệnh lí, vì vậy có thể bỏ sót 

mô ác tính dẫn đến chậm trễ trong điều trị.

Những biến chứng trực tiếp của máy bào mô 

U xơ tử cung là u có triệu chứng thường gặp nhất trong 

bệnh lí phụ khoa. Lúc nội soi bóc u xơ tử cung, bắt buộc 

phải dùng máy bào mô điện cắt nhỏ u xơ tử cung để lấy 

ra khỏi ổ bụng và nhờ máy bào này cũng làm cho phẫu 

thuật nội soi càng nhanh hơn. Máy bào mô vẫn có một 

số vấn đề cần lưu tâm mặc dù ưu điểm của thiết bị này 

đã được chứng minh. Milad (2014) đã tra cứu trên dữ liệu 

của FDA từ năm 1992 đến năm 2013 cho thấy những tai 

biến của máy bào mô như sau: tổn thương ruột non / ruột 

già (31 ca), mạch máu lớn (27 ca), thận (3 ca), niệu quản 

(3 ca), bàng quang (1 ca) và cơ hoành (1 ca); trong đó, có 

6 trường hợp tử vong. Điều này cho thấy rằng biến chứng 

trực tiếp của máy bào mô rất nghiêm trọng, mặc dù rất 

hiếm xảy ra. Vì vậy, để lưỡi dao bào mô trên bề mặt khối 

u xơ tử cung để dễ nhìn thấy đầu máy bào và bụng cũng 

như nên duy trì CO2 đủ căng. 

Biến chứng gián tiếp 

U xơ tử cung kí sinh

Về lí thuyết, u xơ tử cung kí sinh là những u xơ tử cung 

dưới thanh mạc, có cuống dính với tử cung và bám vào 

các cơ quan trong ổ bụng để được cung cấp máu nuôi 

dưỡng. Ngày càng có nhiều báo cáo trường hợp u xơ tử 

cung kí sinh sau dùng máy bào mô. Nhiều tác giả cho 

rằng những mảnh vụn u xơ tử cung văng ra từ máy bào 

mô tạo nên hiện tượng này (Nezhat và Kho, 2010). Phần 

lớn bệnh nhân biểu hiện triệu chứng như: đau bụng, đau 

vùng chậu, giao hợp đau, bụng to ra, rối loạn tiểu tiện hay 

táo bón. Khoảng 20% không biểu hiện triệu chứng gì và 

thường tình cờ phát hiện khối u vùng chậu khi khám phụ 

khoa định kì hay lúc phẫu thuật. Hiện nay, tần suất u xơ 

tử cung kí sinh sau nội soi bóc u xơ tử cung là 0,2-1,2% 

(Ordulu và cs., 2010). 

Tăng giai đoạn sarcoma tử cung

Có 2 trường hợp báo cáo cho rằng máy bào mô làm 

tăng giai đoạn LMS (Della và cs., 2010; Anupama và 

cs., 2011). Lúc mổ lại những bệnh nhân này, nhận thấy 

mảnh mô sarcoma mà lần mổ trước đó không nhìn 

thấy. Những dấu hiệu này được xác nhận trong các 

nghiên cứu lớn hơn cho thấy tỉ lệ tăng giai đoạn LMS 

là 15-64%. Không chỉ máy bào mô, mà các thao tác sờ 

chạm khác như mở bụng bóc u xơ tử cung, cắt tử cung 

bán phần hay soi buồng tử cung cắt nhân xơ tử cung 

dưới niêm mạc cũng góp phần làm tăng giai đoạn LMS. 

Seidman (2012) cho thấy trong 7 bệnh nhân được bào 

mô u xơ tử cung, 4 bệnh nhân có mô sarcoma trong ổ 

bụng khi mổ lại, 3 trong 4 bệnh nhân này chết trong 

thời gian ngắn sau đó và 1 bệnh nhân còn lại sống sót 

sau đó mặc dù bệnh đã di căn. Ba bệnh nhân lúc mổ lại 

không thấy mô sarcoma trong ổ bụng thì vẫn sống mà 

không thấy dấu hiệu di căn. Hai nghiên cứu của Park và 

cộng sự (2011) so sánh tỉ lệ sống sót của bệnh nhân 

LMS có (n = 48) và không có dùng máy bào mô (n = 

58) cho thấy có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê đối 

với nhóm không dùng máy bào mô, mặc dù nghiên cứu 

này cho thấy có một số yếu tố gây nhiễu. 

Bỏ sót chẩn đoán do mảnh mô không nguyên vẹn 

Máy bào mô làm mô không nguyên vẹn nên khó đánh 



68

giá về đại thể như: định hướng, kích thước, mô lân cận, 

bờ phẫu thuật...

Làm thế nào để dự phòng biến chứng 

của máy bào mô?

  Nên rạch da đủ rộng với đường kính máy bào mô để 

giảm dùng sức đẩy máy bào có thể gây tổn thương 

tạng trong bụng.

  Kiểm tra cẩn thận để bảo đảm rằng lưỡi dao máy bào 

nằm bên trong vỏ bao khi đẩy máy bào qua thành bụng.

  Luôn giữ đầu máy bào ở giữa vùng chậu, tránh xa thành 

chậu và mạch máu.

  Bào trên bề mặt mô, không nên xuyên vào trung tâm 

u mà không nhìn thấy đầu máy bào.

  Không được để đầu máy bào gần ruột hay mạch máu lớn. 

Cải tiến kĩ thuật gì trong tương lai?

Lấy mô tử cung qua ngả âm đạo hay lỗ mở bụng nhỏ 

(minilaparotomy) hoặc thậm chí bào mô bằng tay 

cũng có thể hạn chế lan tràn mô và cho thấy hiệu quả 

tương đương với máy bào mô hiện tại (Wong và cs., 

2010). Máy bào mô trong bao qua nội soi (laparoscopic 

morcellation within an endoscopic bag) là một ý tưởng 

đầy hứa hẹn. Mặc dù những kĩ thuật bào mô mới này 

đều có lợi ích giảm thiểu lan tràn ung thư, nhưng nguy 

cơ tiềm ẩn ung thư vẫn còn được báo cáo sau các kĩ 

thuật này. 

Ngả âm đạo cho phép lấy mô to như sau cắt tử cung 

hoặc thông qua rạch lỗ ở cùng đồ sau. Kĩ thuật này an 

toàn như phương pháp truyền thống. Tuy nhiên, các 

phẫu thuật viên thường thích dùng máy bào mô điện 

trong ổ bụng hơn vì họ e ngại kĩ thuật mới hay phải 

chuyển xuống lấy mô ngả âm đạo.

Mặc dù mổ bụng mở không có ưu điểm so với nội soi 

nhưng phương pháp cho phép lấy khối u to nguyên vẹn, 

hạn chế lan tràn mô và cung cấp mô nguyên vẹn để làm 

giải phẫu bệnh. Có nhiều báo cáo cho thấy đường rạch 

da 4cm có thể bóc u xơ tử cung hay cắt tử cung lành tính 

hoặc ung thư nội mạc tử cung (Panici và cs., 2005). 

Có thể bỏ mô vào bao bệnh phẩm, sau đó rạch da 

đường nhỏ và dùng dao rạch lấy mô trong bao. 

Bào mô trong bao bệnh phẩm là một ý tưởng đầy hứa 

hẹn để hạn chế lan tràn mô, nhưng hiện tại, kĩ thuật này 

chưa được phổ biến trên thị trường do Milad (2014) mô 

tả có 1 trường hợp máy bào xuyên qua bao gây thủng 

động mạch chủ, tĩnh mạch chủ, ruột và bệnh nhân tử 

vong. Bao nội soi cần phải đủ to để chứa được mô to và 

không dính đến lưỡi dao bào trong khi vẫn nhìn được mô 

và cơ quan xung quanh. Chúng ta cần kiên nhẫn chờ 

xem dụng cụ này trong tương lai.

Phải nhấn mạnh rằng không có phương pháp lấy mô 

nào hạn chế hoàn toàn lan tràn mô bệnh phẩm. Vì lí do 

này, chúng ta cần cân nhắc, tư vấn kĩ khi sử dụng máy 

bào mô, đặc biệt khi yếu tố nguy cơ ung thư tồn tại. 

KẾT LUẬN 

Qua đây, chúng ta thấy rằng:

  Tỉ lệ LMS đi kèm với u xơ tử cung là rất hiếm.

  Hiện tại, chưa có phương pháp hay xét nghiệm tiền 

phẫu nào đánh giá chính xác nguy cơ sarcoma.

  Biến chứng của máy bào mô rất hiếm xảy ra và có 

thể tránh bằng các khuyến cáo thực hành như đã đề 

cập ở trên.

Tuy nhiên, trước khi quyết định sử dụng máy bào mô, 

chúng ta có thể chọn lựa tiêu chuẩn theo sơ đồ 1.
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Bệnh nhân có chỉ định bào mô u xơ tử cung

Không nên sử dụng máy bào mô Nên sử dụng nội soi với máy bào mô

≥ 40 tuổi

Nghi ngờ

< 40 tuổi

Không nghi ngờ

Siêu âm ngả âm đạo: hoại tử 

và tăng sinh mạch máu

Siêu âm ngả âm đạo: không hoại tử 

và tăng sinh mạch máu

Triệu chứng đi kèm:
  Hậu mãn kinh

  Siêu âm / MRI: u đơn độc

  Siêu âm / MRI: u ≥ 8cm

  LDH tăng

  Xuất huyết tử cung bất thường

Sơ đồ 1
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